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I. Khái quát về công ty:
Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

	Tên công ty:
	CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP BÌNH DƯƠNG.
	

	Tên gọi tắt:
	HAIPAC BINH DUONG.
	

	Tên giao dịch đối ngoại:
	BINH DUONG PP PACK MAKING JOINT STOCK COMPANY.
	

	Mã chứng khoán
	HBD
	

	Vốn điều lệ:
	15.350.000.000 đồng.
	

	Điện thoại:
	(84-650) 3732850
	

	Fax:
	(84-650) 3732851
	

	Trụ sở:
	Lô 89, đường số 6, Khu công nghiệp Sóng Thần 1, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
	


Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương là công ty cổ phần được thành lập và hoạt động theo giấy phép đầu tư số 4603000049 do sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 24/07/2002. Giấy chứng nhận ĐKKD thay đổi lần 1 cấp ngày 14/07/2003 (Thay đổi vốn điều lệ từ  9 tỷ lên 13 tỷ); Giấy chứng nhận ĐKKD thay đổi lần 2 cấp ngày 05/10/2004 (Bố sung ngành nghề kinh doanh); Giấy chứng nhận thay đổi lần 3 cấp ngày 18/01/2006 (Thay đổi vốn điều lệ là 10,025 tỷ); Giấy chứng nhận ĐKKD thay đổi lần 4 cấp ngày 06/10/2006 (Thay đổi vốn điều lệ là 15,350 tỷ).

Công ty chính thức niêm yết cổ phiếu trên Trung tâm giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 29/12/2006 theo giấy phép số 96/UBCK-GPNY ngày 06/12/2006 do Chủ tịch ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

·  Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 1.535.000 cổ phiếu

· Mệnh giá cổ phiếu:

 10.000 VN§/cæ phiÐu

Ngành nghề kinh doanh và sản phẩm của công ty

Ngành nghề kinh doanh 

· Sản xuất, kinh doanh và in các loại bao bì nhựa, bao bì giấy.
· Kinh doanh vật tư thiết bị ngành bao bì.
Sản phẩm

Sản phẩm chính của Công ty là vỏ bao xi măng PK – vỏ bao có một lớp vải PP được tráng màng lồng ngoài với một lớp giấy kraft bên trong. Và vỏ bao xi măng PP – vỏ bao chỉ có một lớp vải PP.
Với phương châm hoạt đông “Chất lượng sản phẩm là sự sống còn của Doanh nghiệp” kể từ khi thành lập đến nay, Công ty liên tục cung cấp sản phẩm cho Holcim VN và qua việc kiểm định các tiêu chuẩn kỹ thuật và sử dụng của Holcim VN, vỏ bao xi măng của Công ty luôn được Holcim đánh giá cao trong số sản phẩm của các đơn vị cung cấp bao bì xi măng khác tại thị trường khu vực phía nam.  
Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương đi vào hoạt động từ năm 2002 cho đến nay đã có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành sản xuất bao bì PP với chất lượng và mẫu mã sản phẩm phù hợp nhu cầu và thị hiếu của khách hàng.
 Mục tiêu chủ yếu của Công ty: 
Luôn luôn phát triển mở rộng thị trường, mở rộng sản xuất các sản phẩm bao bì chất lượng cao phục vụ trong các ngành Xi Măng, Hoá Chất.....

 Định hướng phát triển:

Ban lãnh đạo Công ty nghiên cứu thị trường và thiết kế dòng sản phẩm mới mà khách hàng yêu cầu.  Công ty đã thiết kế được dòng sản phẩm mới và được khách hàng đưa ra thị trường để đánh giá sự ưu việt của dòng sản phẩm mới đó là: Thân thiện với môi trường, tiêu hao vật tư thấp, lợi nhuận cao...
II. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2009:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được so với năm 2008 và kế hoạch đề ra từ đầu năm 2009 của Công ty được tóm tắt như sau:
	Chỉ tiêu
	Thực hiện
năm 2008
	Năm 2009
	Tỷ lệ (%)

	
	
	Kế hoạch
	Thực hiện
	2009/2008
	2009/KH2009

	- Doanh thu thuần
	57.383,9
	42.765
	47.221,7
	82,29
	110,4

	- KhÊu hao TSC§
	2.643,6
	2.200
	2.553,1
	96,58
	116,0

	- Lợi nhuận trước thuế
	3.927,1
	3.200
	3.603,9
	91,77
	112,6












ĐVT: Triệu đồng

 *) Những nhân tố ảnh hưởng chủ yếu đến kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009
a. Khó khăn:
- Hiện nay, những nguyên vật liệu chính là hạt nhựa PP và giấy Kraft được nhập khẩu từ nước ngoài do trong nước chưa sản xuất được. Chính vì vậy, sự biến động tỷ giá sẽ ảnh hưởng mạnh đến giá của những nguyên vật liệu này và sẽ tác động tăng chi phí sản xuất của Công ty.
Hai tháng đầu năm 2010, vật tư chiến lược mà Công ty phải nhập ngoại đã có giá tăng cao. PP Yam có giá 1.350 USD /CIF/HCM tăng 200 USD/tấn, giá điện tăng 6,8% từ ngày 01/03/2010 giá các loại vật tư khác cũng tăng trên 10%. Tỷ giá giữa VNĐ với USD được NHNN công bố tăng thêm 3% vào ngày 22/02/2010. Tỷ giá hiện nay Công ty phải mua của VCB là 19.100 VNĐ/USD, tăng 600 VNĐ/USD so với đầu năm 2010.
 Đây là rủi ro khách quan và Công ty cũng sẽ điều chỉnh giá đầu vào cũng như điều chỉnh giá bán. 
- Những nguyên vật liệu chính (hạt nhựa PP, giấy Kraft) được nhập khẩu từ Hàn Quốc, Ả Rập, Thái Lan, Malaysia, Mỹ.... Do đó, những sự biến động về kinh tế - chính trị của các nước này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới nguồn nguyên vật liệu đầu vào của Công ty. Bên cạnh đó, hạt nhựa PP là loại sản phẩm có nguồn gốc dầu mỏ nên chịu ảnh hưởng của việc biến động giá dầu thế giới theo hướng tăng cao trong thời gian qua. Tuy nhiên, khi giá nguyên liệu nhập khẩu tăng lên thì tất cả các doanh nghiệp sản xuất bao bì xi măng đều chịu ảnh hưởng và các công ty xi măng cũng phải chấp nhận giá bao bì cao hơn.
Để giảm thiểu rủi ro này, Công ty luôn chủ động nghiên cứu thị trường, có chiến lược hợp lý trong việc đặt mua nguyên vật liệu ở những thời điểm giá tốt và dự trữ nguồn nguyên vật liệu để có thể đảm bảo hoạt động sản xuất được tiến hành liên tục và đạt hiệu quả cao. 

- Khi cổ phiếu của Công ty được niêm yết trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu sẽ được xác định dựa trên quan hệ cung cầu trên thị trường và chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố: tình hình hoạt động của Công ty, tình hình kinh tế – chính trị – xã hội, yếu tố tâm lý của người đầu tư.... Do đó, giá cổ phiếu của Công ty trên thị trường chứng khoán có khả năng biến động.

Ngoài ra, việc thay đổi những quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán cũng có thể ảnh hưởng đến giá chứng khoán của Công ty.
- Các rủi ro khác như thiên tai, dịch họa, hỏa hoạn … là những rủi ro bất khả kháng, nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại cho tài sản, con người và tình hình hoạt động chung của Công ty.

Để giảm bớt thiệt hại về mặt kinh tế, trường hợp các rủi ro trên xảy ra, công ty đã có kế hoạch mua bảo hiểm cho toàn bộ giá trị thiết bị, nhà xưởng, vật tư, thành phẩm, và các bán thành phẩm  với  tổng giá trị 20 tỷ đồng.
b. Thuận lợi:

- Công ty đã có thương hiệu trên thường phía Nam và có truyền thống hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu mà ĐHCĐ giao cho.

- Ký hợp đồng trực tiếp với Công ty ximăng Holcim Việt Nam để chủ động trong SXKD.

- Các tổ sản xuất được sắp xếp lại và điều chỉnh đơn giá tiền lương cho người lao động phù hợp với điều kiện sống của người lao động trong khu công nghiệp. Công bố định mức lao động và định mức tiêu hao vật tư đến từng tổ sản xuất, từng người lao động để thực hiện. Nắm bắt, thu thập thông tin, quan tâm đến đời sống của CB CNV trong Công ty. Tạo điều kiên cho anh chị em công nhân yên tâm lao động sản xuất.

- Vay vốn Ngân hàng TMCP Ngoại thương CN KCN Bình Dương để chủ động nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

	- Chia cổ tức: 20%/vốn điều lệ (77,3%) (CP quỹ 106.700 Cổ phiếu)
	2.856.600.000 

	- Quỹ dự phòng tài chính (5,4%)
	   199.588.266 

	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (1,5%)
	   55.443.198 

	- Quỹ đầu tư phát triển sản xuất (14,8%)

	 547.487.650 

	- Quỹ hội đồng quản trị (1%)

	36.960.799

	Tổng cộng
	 3.696.079.913 


2. Phân phối lợi nhuận sau thuế (Xin ý kiến Đại hội)                                            ĐVT: VNĐ
3. Để đạt được các chỉ tiêu năm 2009  Công ty đã thực hiện một só giải pháp sau:

a. Giải pháp về kinh tế và kỹ thuật.
- Sử dụng tiền vay trong hạn mức hợp lý để đưa ra quyết định nhập vật tư chiến lược khi có thông tin về giá tốt có lợi cho sản xuất.
- Thu tiền bán hàng đúng thời gian hợp đồng qui định.
- Kiên quyết không bán hàng cho những đơn vị  thanh toán tiền không đúng hợp đồng đã ký

- Điều chỉnh giá bán một cách hợp lý đã đem lại hiệu quả kinh tế cho Công ty. Lợi nhuận năm 2009 đạt 3.419.213.286 đồng (đạt 108% so với nghị quyết Đại hội cổ đông 2009 thông qua).

- Nghiên cứu vật tư chiến lược nhập ngoại của nhiều chủng loại để chủ động thay thế vật tư nhập ngoại mà Công ty sử dụng từ trước cho đến nay nhằm chủ động trong sản xuất kinh doanh với giá cả hợp lý đem lại lợi nhuận cho Công ty. 

- Thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông tháng 4/2009, uỷ quyền cho HĐQT  mua cổ phiếu quĩ bằng nguồn vốn của Công ty khi cần thiết mà cổ phiếu của Công có giá thấp hơn giá trị sổ sách. Đến hết ngày 31/12/2009 HĐQT đã mua 84.000 cổ phiếu, với tổng giá trị 1.151.378.700 đồng, đến hết ngày 30/02/2010 HĐQT đã mua được 106.700CP với tổng giá trị 1.488.000.000 đồng (Giá bình quân 13.945 đồng/CP ).

 b. Giải pháp về tổ chức và điều hành sản xuất:
Bộ máy quản lý được tổ chức khoa học một người kiêm nhiệm nhiều việc và thạo việc đã tạo được không khí làm việc phấn khởi đoàn kết với thu nhập cao.

- Trong năm 2009 Công ty đã tổ chức xắp xếp lại các công đoạn sản xuất để tăng năng suất lao động giảm tiêu hao vật tư tăng thu nhập cho người  lao động, các tổ sản xuất đã có bước thay đổi căn bản trong khâu sử dụng vật tư , thực hiện tốt việc tiết kiệm vật tư đem lại hiệu quả kinh tế cho Công ty

- Các chế độ  BHXH, BHYT, thai sản được Công ty đảm bảo đúng theo chế độ của nhà nước ban hành.

- Công tác thi đua khen thưởng thực hiên kịp thời  tới cán bộ công nhân viên trong Công ty.

4. Biện pháp thực hiện KHSXKD năm 2010.
4.1. Bám sát và nắm bắt thông tin kịp thời về diễn biến giá vật tư hạt nhựa  trên thị trường thế giới để đưa ra những quyết định nhập với lượng lớn để đủ cho sản xuất cả qúi nhằm có lợi cho sản xuất và thu được lợi nhuận tối đa.
4.2. Mở rộng thị trường và phát triển thêm khách hàng mới, nắm bắt thị hiếu khách hàng cũng như mẫu mã sản phẩm nhằm hỗ trợ khách hàng một cách tốt nhất để khách hàng nâng được sản lượng tiêu thụ. Từ đó Công ty sẽ xây dựng được kế hoạch sản xuất đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động. 

4.3. Làm việc với Ngân hàng thương mại để chủ động nguồn vốn nhập vật tư phục vụ SXKD.

4.4. Duy trì thực hiện tốt quyền dân chủ công khai và minh bạch đến từng người lao động (Trừ những thông tin bí quyết của Công ty). Phát động phong trào sáng kiến sáng tạo toàn công ty có chế độ thưởng xứng đáng với giá trị làm lợi để mọi người hưởng ứng tham gia và tạo ra khí thế mới trong SXKD trong công ty. 
4.5. Thực hiện nghiêm chỉnh chế độ chính sách của Đảng và nhà nước cũng như chế độ chính sách đối với người lao động. Nghiên cứu điều chinh mức lương cho bộ máy quản lý và người lao động sao cho phù hợp với điều kiện hiện nay để người lao động yên tâm sản xuất trên cơ sở đảm bảo lợi ích hài hoà giữa nhà nước, Công ty, các cổ đông và người lao động. Phát huy sáng kiến sáng tạo và khen thưởng thích đáng cho người có sáng kiến đem lại lợi nhuận cho Công ty.

4.6. Duy trì việc mua bảo hiểm phòng cháy nổ tại Công ty Bảo Việt với tổng giá trị 20 tỷ đồng .4.7.  Điều chỉnh giá bán kịp thời khi có biến động về giá vật tư nhập ngoại tăng.
4.8. Năm 2010 Công ty đề ra mục tiêu mua từ 100.000 CP đến 150.000 CP bằng nguồn vốn của Công ty khi thấy cần thiết.

4.9. Thù lao của HĐQT và BKS được hưởng hàng tháng với hệ số 0,6 đến 0,8 x với mức lương bình quân tháng của Công ty.

5. . Kế hoạh phát triển trong tương lại:
Nghiên cứu dòng sản phẩm mới bao dán đáy một lớp PP tráng in để thay thế cho loại bao xi măng PK , bao KPK hiện nay trên thị trường đang sử dụng dòng sản phẩm này ưu việt tiêu hao vật tư  ít mẫu mã đẹp giá thành thấp hơn 2 loại vỏ  bao PK , KPK đang sử dụng, nên được thị trường chấp nhận . 
III. Báo cáo của Ban Giám Đốc năm 2009
1. Kết quả sản xuất kinh doanh:        

	                                                                                                                        ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu
	Năm 2008
	Năm 2009
	% tăng (giảm) 2009/2008

	Tổng giá trị tài sản
	27.558
	31.934
	115,88%

	Doanh thu thuần
	57.384
	47.221
	82,29%

	Giá vốn hàng bán
	51.779
	42.069
	81,25%

	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD
	3.927
	3.603
	91,75%

	Lợi nhuận khác
	0
	23.5
	

	Lợi nhuận trước thuế
	3.927
	3.604
	   91,77%

	Lợi nhuận sau thuế
	3.632
	3.419
	94,14%


2. Các chỉ tiêu cơ bản

	Chỉ tiêu
	Đvt
	Năm 2009

	Cơ cấu tài sản
	 
	 

	  - Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản
	%
	80,3

	  - Tài sản dài hạn / Tổng tài sản
	%
	19,7

	Cơ cấu nguồn vốn
	
	 

	  - Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn
	%
	36,76

	  - Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn
	%
	63,24

	Khả năng thanh toán
	
	 

	  - Khả năng thanh toán nhanh
	Lần
	1,38

	  - Khả năng thanh toán hiện hành
	Lần
	2,18

	Tỷ suất lợi nhuận
	
	 

	  - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Tổng tài sản
	%
	11,29%

	  - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần
	%
	 7,24%

	  - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Nguồn vốn chủ SH
	%
	16.93%


3.Thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước:                           

                                                                                                                          ĐVT: triệu đồng

	Chỉ tiêu
	Năm 2008
	Năm 2009

	- Thuế giá trị gia tăng
	727.501.015
	0

	- Thuế thu nhập doanh nghiệp
	44.188.759
	210.592.353

	- Các khoản thuế khác
	0
	0


IV. Báo cáo tài chính


Kết thúc năm tài chính, và sau khi đã được kiểm toán. Công ty đã lập các báo cáo tài chính theo đúng các biểu mẫu quy định của Bộ tài chính, và theo đúng chuẩn mực kế toán hiện hành:

· Bảng cân đối kế toán ngày 31.12.2009.

· Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009.

· Báo cáo lưu chuyển tiền tệ  

· Thuyết minh báo cáo tài chính

(đính kèm các báo cáo tài chính của năm 2009 nêu trên)

V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán.

1. Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán  Việt Nam - (VAAC)

Địa chỉ: Tầng 7, Toà nhà số 5, Lý Tự Trọng, Hồng Bàng, Hải Phòng.

2. ý kiến của cơ quan kiểm toán: 

Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2009, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.
VI. Các công ty có liên quan

- Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của Công ty:
       không có

- Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do Công ty nắm giữ:
    không có

- Tình hình đầu tư vào các Công ty có lliên quan:
                           không có.

VII. Tổ chức và nhân sự:

Danh sách Ban Giám đốc: 

· Ông Trần Thành Sơn 
– Giám đốc.

· Ông Trương Xuân Cảnh     – Phó Giám đốc.
Kế toán trưởng
· Nguyễn Thị Ngọc
- Trưởng phòng kế toán
VIII. Thông tin cổ đông và quản trị công ty
Danh sách Hội đồng quản trị:

· Ông Mai Văn Bình 
    – Chủ tịch Hội đồng quản trị

· Bà Nguyễn Thúy Hiền
    – Thành viên Hội đồng quản trị.

· Bà Cao Thị Lan 
    – Thành viên Hội đồng quản trị.

· Bà Mai Thị Thanh Hà 
    – Thành viên Hội đồng quản trị.

· Bà Trần Thị Thanh Hương     – Thành viên Hội đồng quản trị.
Danh sách Ban kiểm soát:

· Bà Nguyễn Thị Hải Yến    
– Trưởng Ban kiểm soát

· Ông Phạm Ngọc Nhật 
      – Thành viên Ban kiểm soát

 Bình Dương, ngày 15 tháng 04 năm 2010
                                                                                       Công ty cổ phần bao bì PP Bình dương

TM hội đồng quản trị

             chủ tịch

         Mai văn Bình
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